
 











 

COÂNG TY CP PTHT & BÑS            Maãu soá B 01 - DN 

    THÁI BÌNH DƯƠNG  Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

 
  ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng 
BTC) 

   
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP 

NHẤT 
Quý 1 Năm 2010 

   
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 
   
           Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0303614496 .  Maõ soá thueá 0303614496 . 

           Ngành nghề kinh doanh :  

- Kinh doanh nhà  

- Định giá , tư vấn, môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản . 

- Sàn giao dịch bất động sản . 

-  Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị . 

- Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, điện . 

- Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng . 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp  

- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ ngành giao thông vận tải  

- Thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình không do công ty thi công . Giaùm  

sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ ) . 

-  Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế qui hoạch chi tiết xây dựng .  

- Sửa chữa phương tiện xe máy, thiết bị thi công, gia công cơ khí  

- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống (không sản xuất vật liệu xây dựng,  

sơn hàn, xi mạ điện, gia công cơ khí , kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống tại trụ 

sở ) . 

- Trồng lúa , ngô, cây lương thực có hạt, rau đậu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả. 

Trồng  

lúa và chăm sóc rừng . Khai thác gỗ . 

- Đại lý du lịch. Điều hành tour du lịch . Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 

và tổ  

chức tour du lịch . Đại lý bán vé máy bay . 

• Địa chỉ trụ sở chính : 31/21 Kha Vạn Cân , Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

đức 



• Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đ  (Một trăm năm mươi tỷ đồng ) . Vốn thực góp 

đến  

thời điểm 31/3/2010 là 100.147.530.000 đ . 

II/. KỲ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN  

2.1 Kỳ kế toán : từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/3 năm dương lịch  

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là : đồng Việt nam (VND) 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG  

3.1 Chế độ kế toán áp dụng  

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .  

3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Công ty 

đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực 

do Nhà nước ban hành . Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui 

định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế 

toán hiện hành đang áp dụng . 

3.3 Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ  

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG : 

4.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền  

      Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân 

hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng , có tính thanh 

khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và 

không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền . 

           Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch 

bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại 

thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đồi theo tỷ giá bình quân liên 

ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản 

mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm 

tài chính. 

4.2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho  

   Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn hiện tại và giá trị 

thuần có thể thực hiện được . Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước 

tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi 

thời và chậm luân chuyển . Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để 

hạch toán hàng tồn kho với giá trị xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. 



 

 

4.3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định  

    Tài sản cố cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao, và 

giá trị còn lại . Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt .  

 Khấu hao tài sản cố định của công ty được thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suoát 

thời gian ước tính hữu ích của tài sản như sau :  

              - Nhà cửa vật kiến trúc       10 –  25 năm 

  - Máy móc thiết bị          6 –  12 năm 

  - Phương tiện vận tải , truyeàn daãn             6 – 10 năm 

  - Công cụ dụng cụ quản lý, tài sản khác  2 – 6 năm 

4.4  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư 

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyeân giaù . Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu 

hao như TSCĐ khác của công ty. 

4.5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính 

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.    Lợi nhuận thuần 

được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh.  

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các 

khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự 

phòng. 

4.6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn 

hóa do chi phí ñi vay liên quan trực tiếp đñến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một 

tài sản cụ thể được vốn hóa vào nguyên giá tài sản . 

4.7 Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước 

Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất , kinh 

doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất 

, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh 

doanh .  

Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế phát sinh nhưng có liên quan 

tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính 

hoặc một chu kỳ kinh doanh nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong 

kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.  

 

4.8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 



Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí trả trước vào chi phí sản 

xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh 

thực tế không gây đột biến cho chi phí sản  xuất,  kinh doanh . Việc hạch toán các khoản chi phí phải 

trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu 

và chi phí phát sinh trong kỳ. 

4.9 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

Thặng dư vốn  cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và 

mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu 

quỹ. 

Lợi nhuận chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí 

thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán 

và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. 

4.10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Phần lớn rủi ro và lợi ích và gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển 

giao cho người mua; 

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm 

soát hàng hóa; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 

Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác 

định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thi 

doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân 

đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn 

(4) điều kiện sau:  

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn  

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán. 

-     Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

Doanh thu hoạt động tài chính 



Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyến, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu 

hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Cổ tức, lợi nhuận được chia, được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền 

nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên , ngoài các 

hoạt động tạo ra doanh thu gồm : 

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ 

- Thu tiền phạt khách hàng do phi phạm hợp đồng  

- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường  

- Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước  

- Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập 

- Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại  

- Các khoản thu khác  

 

4.11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Chi phí tài chính được ghi nhận là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh 

thu hoạt động tài chính). 

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính 

- Chi phí cho vay và đi vay vốn. 

- Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, dự phòng giảm giá 

chứng khoán, lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái.  

 

4.12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên 

thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành . 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong 
tương lai phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm, hoàn nhập tài sản thuế 
thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước. 

 
 
 
 
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối 
kế toán  



  Đơn vị tính: VNÑ 

01- Tiền 31/3/2010 1/1/2010 
- Tiền mặt       6.271.312.811           746.195.171  
- Tiền gửi ngân hàng       9.328.292.774         7.129.890.692  
- Tiền đang chuyển   

Cộng      15.599.605.585         7.876.085.863  
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn 
hạn 31/3/2010 1/1/2010 
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn   

* Đầu tư cổ phiếu         2.680.000.000         2.680.000.000  
   Cổ phiếu EIB          660.000.000            660.000.000  
   Cổ phiếu SSI       1.355.000.000         1.355.000.000  
   Cổ phiếu AAM           665.000.000            665.000.000  

* Dự phòng giảm giá cổ phiếu      (1.348.816.300)     (1.023.965.900) 
   Cổ phiếu EIB       (528.933.700)          (93.115.900) 
   Cổ phiếu SSI       (326.250.000)        (736.250.000) 
   Cổ phiếu AAM        (493.632.600)        (194.600.000) 
03- Các khoản phải thu ngắn hạn 
khác 31/3/2010 1/1/2010 
- Phải thu về cổ phần hoá   
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được 
chia   
- Phải thu người lao động   
- Phải thu khác    10.357.834.104       10.308.450.234  

Cộng      10.357.834.104       10.308.450.234  

04- Hàng tồn kho 31/3/2010 1/1/2010 
- Hàng mua đang đi đường   
- Nguyên liệu, vật liệu            39.869.094              16.778.184  
- Công cụ, dụng cụ            35.454.546              35.454.546  
- Chi phí SX, KD dở dang  181.834.017.010     185.605.166.950  
* Các dự án phát triển khu đô thị và 
căn hộ    162.078.451.674    169.996.245.976  
* Các công trình xây dựng giao thông      19.755.565.336       15.608.920.974  
- Thành phẩm   
- Hàng hoá   
- Hàng gửi đi bán   
- Hàng hoá kho bảo thuế   
- Hàng hoá bất động sản   

Cộng giá gốc hàng tồn kho    181.909.340.650     185.657.399.680  
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng 
để thế chấp, cầm cố   
đảm bảo các khoản nợ phải trả:………   
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong 
năm:…….  
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến   



phải trích thêm hoặc 
hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho:……..   
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà 
nước 31/3/2010 1/1/2010 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa   
- Các khoản phải thu Nhà nước   
* Thuế GTGT được khấu trừ      4.560.192.065         2.909.801.697  

Cộng         4.560.192.065         2.909.801.697  

06- Phải thu dài hạn nội bộ 31/3/2010 1/1/2010 
- Cho vay dài hạn nội bộ   
- Phải thu dài hạn nội bộ khác                             -   

Cộng                             -                              -   

07- Phải thu dài hạn khác 31/3/2010 1/1/2010 
- Ký quỹ, ký cược dài hạn   
- Các khoản tiền nhận uỷ thác   
- Cho vay không có lãi   
- Phải thu dài hạn khác   

Cộng                             -    
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* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:   

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 31/3/2010 1/1/2010 
- Tổng số chi phí XDCB  dở dang:    6.450.573.993   
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không 
phát sinh   

13- Đầu tư dài hạn khác 31/3/2010 1/1/2010 
- Đầu tư cổ phiếu   
- Đầu tư trái phiếu   
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu   
- Cho vay dài hạn   
- Đầu tư dài hạn khác   
* Công ty CP ĐT & XD Thái Bình dương     2.630.819.902      2.927.708.682  
* Công ty CP ĐT & XDCT Miền đông    3.040.928.088       3.128.987.318  
* Công ty CP XDCT Vào Cỏ Tây   1.727.421.611       1.727.421.611  
* Công ty CP Đầu tư và  PTHT Kinh bắc   1.295.677.886      1.302.037.725  
* Công ty CP Thiết kế & XD Trí Việt       187.320.884         187.320.884  

Cộng   8.882.168.371       9.273.476.220  

14- Chi phí trả trước dài hạn 31/3/2010 1/1/2010 
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ   
- Chi phí thành lập doanh nghiệp   
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn   
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu 
chuẩn   
ghi nhận là TSCĐ vô hình   
- Chi phí trả trước dài hạn khác 10.586.891.471       5.893.568.024  

Cộng   10.586.891.471       5.893.568.024  

15- Vay và nợ ngắn hạn 31/3/2010 1/1/2010 

- Vay ngắn hạn 30.500.000.000     78.802.042.765  
* Vay cá nhân     8.300.000.000      9.135.000.000  
* Công ty Tài chính cao su  92.000.000.000    37.500.000.000  
* Ngân hàng ĐT & PT Long an   10.000.000.000     10.000.000.000  
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT    5.200.000.000       5.567.042.765  
* Ngân hàng TMCP Nam Việt                         -       1.600.000.000  
* Ngân hàng Công thương Việt nam 15.000.000.000    15.000.000.000  

- Nợ dài hạn đến hạn trả  43.340.938.323     46.690.938.323  

Cộng 173.840.938.323   125.492.981.088  
   

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 31/3/2010 1/1/2010 
- Thuế giá trị gia tăng    1.869.084.566      1.805.904.592  
- Thuế tiêu thụ đặc biệt   
- Thuế xuất, nhập khẩu   
- Thuế thu nhập doanh nghiệp  6.328.541.267      5.398.399.963  



- Thuế thu nhập cá nhân 
                     

30.210.228  
             

43.056.900  
- Thuế tài nguyên   
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất   
- Các loại thuế khác   
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp 
khác   

Cộng  8.227.836.061       7.247.361.455  

17- Chi phí phải trả 31/3/2010 1/1/2010 
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép  

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ   
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh   
- Chi phí phải trả khác       1.570.610.985   

Cộng       1.570.610.985                              -   
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 
khác 31/3/2010 1/1/2010 
- Tài sản thừa chờ giải quyết   
- Kinh phí công đoàn            14.288.282            36.487.446  
- Bảo hiểm xã hội             15.134.051            36.369.324  
- Bảo hiểm y tế              3.014.771              4.138.750  
- Phải trả về cổ phần hoá   
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn   
- Các khoản phải trả, phải nộp khác       7.254.347.122    13.336.579.333  

Cộng      7.286.784.226      13.413.574.853  

19- Phải trả dài hạn nội bộ 31/3/2010 1/1/2010 
- Vay dài hạn nội bộ   
- Phải trả dài hạn nội bộ khác   

Cộng                             -                              -  

20- Vay và nợ dài hạn 31/3/2010 1/1/2010 

a- Vay dài hạn ngân hàng       80.182.558.243     76.042.813.323  
* Ngân hàng ĐT & PT Long an        3.340.938.323      6.690.938.323  
* Công ty Tài chính cao su    52.500.000.000    48.400.000.000  
* Ngân hàng ĐT & PT Long an  (USD)       3.941.619.920   
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT        5.400.000.000      5.951.875.000  
* Ngân hàng Công thương Việt nam    15.000.000.000     15.000.000.000  
- Trái phiếu phát hành                             -                               -   

b- Nợ dài hạn đến hạn trả  (43.340.938.323)  (46.690.938.323) 
* Ngân hàng ĐT & PT Long an     (3.340.938.323)    (6.690.938.323) 
* Công ty Tài chính cao su  (40.000.000.000) (40.000.000.000) 

Cộng     36.841.619.920     29.351.875.000  

* Doanh thu chưa thực hiện       11.624.090.366                              -   
21- Tài sản thuế thu nhập hoãïn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả : 
Không phát sinh 
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b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 31/3/2010 1/1/2010 
- Vốn góp của Nhà nước     5.250.000.000          5.250.000.000  
- Vốn góp của các đối tượng khác    94.897.530.000        94.897.530.000  
- Vốn khác    33.538.148.384        33.538.148.384  

Cộng  133.685.678.384     133.685.678.384  
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ 
phiếu trong năm   
* Số lượng cổ phiếu quỹ   
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở 
hữu và phân phối 31/3/2010 1/1/2010 
cổ tức, chia lợi nhuận   
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 133.685.678.384     133.685.678.384  
+ Vốn góp đầu kỳ  133.685.678.384     113.035.843.592  
+ Vốn góp tăng trong kỳ        20.649.834.792  
+ Vốn góp giảm trong kỳ   
+ Vốn góp cuối kỳ  133.685.678.384      133.685.678.384  
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia                             -          8.011.802.400  

d- Cổ tức 31/3/2010 1/1/2010 
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ 
kế toán năm:   
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ 
thông:   
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:   
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa 
được ghi nhận:   

đ- Cổ phiếu 31/3/2010 1/1/2010 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành           15.000.000               15.000.000  
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                            -                                 -   
+ Cổ phiếu phổ thông   
+ Cổ phiếu ưu đãi   
- Số lượng cổ phiếu được mua lại   
+ Cổ phiếu phổ thông   
+ Cổ phiếu ưu đãi   
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành           10.014.753               10.014.753  
+ Cổ phiếu phổ thông            10.014.753               10.014.753  
+ Cổ phiếu ưu đãi   
* Mệnh giá cố phiếu đang lưu hành:                  10.000                      10.000  

e- Các quỹ của doanh nghiệp:     21.960.109.831          8.166.627.997  
- Quỹ đầu tư phát triển    15.572.787.888          5.647.487.275  
- Quỹ dự phòng tài chính      5.007.376.500         2.004.673.064  
- Quỹ khen thưởng phúc lợi       1.379.945.443             514.467.658  
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của 
doanh nghiệp   

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu 



theo quy định 

của các chuẩn mực kế toán cụ thể   

23- Nguồn kinh phí 31/3/2010 1/1/2010 
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm   
- Chi sự nghiệp   
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   

24- Tài sản thuê ngoài 31/3/2010 1/1/2010 

(1) Giá trị tài sản thuê ngoài   
- TSCĐ thuê ngoài   
- Tài sản khác thuê ngoài   
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của 
hợp    
đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo 
các   
thời hạn   
- Từ 1 năm trở xuống   
- Trên 1 năm đến 5 năm   
- Trên 5 năm   

 
 IV- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh 
 Đơn vị tính : VNÑ 

 Kỳ này Kỳ trước 

 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 
vụ    61.856.755.034      16.515.770.682  
(Mã số 01)   
Trong đó:   

- Doanh thu bán hàng    61.856.755.034      16.515.770.682  
* Doanh thu kinh doanh bất động sản     38.387.686.390   
* Doanh thu thi công  xây lắp     23.331.750.460     16.515.770.682  
* Doanh thu thương mại          137.318.184   
- Doanh thu cung cấp dịch vụ   
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh 
nghiệp    
có hoạt động xây lắp)   
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng đuợc ghi nhận trong kỳ;  
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng 
được ghi   
nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;   

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) Kỳ này Kỳ trước 

Trong đó: 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 

- Chiết khấu thương mại   
- Giảm giá hàng bán   



- Hảng bán bị trả lại   
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)   
- Thuế tiêu thụ đặc biệt   
- Thuế xuất khẩu   
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ Kỳ này Kỳ trước 

(Mã số 10) 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 

Trong đó:   
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá   
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ   

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Kỳ này Kỳ trước 

 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 

- Giá vốn của hàng hoá đã bán     52.935.122.261       15.838.857.784  
* Giá vốn kinh doanh bất động sản          30.564.342.978                                -   
* Giá vốn thi công xây lắp xây lắp         22.239.461.101        15.838.857.784  
* Giá vốn thương mại              131.318.182   
- Giá vốn của thành phẩm đã bán   
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp   
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của 
BÑS   
đầu tư đã bán   
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư   
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho   
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường   
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   

Cộng         52.935.122.261          5.838.857.784  

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Kỳ này Kỳ trước 

 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay                36.584.011              124.376.868  
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu   
- Cổ tức, lợi nhuận được chia   
- Lãi bán ngoại tệ   
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                  4.826.641   
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện   
- Lãi bán hàng trả chậm   
- Doanh thu hoạt động tài chính khác              459.278.403   

Cộng              500.689.055              124.376.868  

30- Chi phí tài chính (Mã số 22) Kỳ này Kỳ trước 

 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 

- Lãi tiền vay              628.615.262   
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm   
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài   



hạn 

- Lỗ do bán ngoại tệ   
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                26.561.790   
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện   
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, 
dài hạn              324.850.400              226.750.000  
- Chi phí tài chính khác                  7.515.740   

Cộng              987.543.192              226.750.000  

 Kỳ này Kỳ trước 

 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 

31- Chi phí bán hàng    
- Chi phí nhân viên              109.412.000   
- Chi phí vật liệu, bao bì   
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng    
- Chi phí khấu hao TSCĐ                16.051.852   
- Chi phí bảo hành   
- Chi phí dịch vụ mua ngoài                  1.835.182   
- Chi phí bằng tiền khác              113.267.311   

Cộng               240.566.345                                -    
 Kỳ này Kỳ trước 

 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 

32- Chi phí quản lý doanh nghiệp    
- Chi phí nhân viên quản lý              641.091.636              252.067.093  
- Chi phí vật liệu quản lý              104.138.864                29.977.400  
- Chi phí  đồ dùng văn phòng                   9.377.016   
- Chi phí khấu hao TSCĐ              101.923.650              106.899.480  
- Thuế, phí và lệ phí              188.622.926                34.450.960  
- Chi phí dự phòng    
- Chi phí dịch vụ mua ngoài              610.516.245   
-Chi phí khác bằng tiền               590.840.741   
- Lợi thế thương mại   

Cộng            2.246.511.078              423.394.933  

 Kỳ này Kỳ trước 

 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 

33- Thu nhập khác   
- Cho thuê nhà                54.012.510   
- Cho thuê máy           1.468.745.713   
- Khác              151.200.178                14.815.091  

Cộng            1.673.958.401                14.815.091  
 Kỳ này Kỳ trước 

 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 



34- Chi phí khác              601.235.860                21.054.151  

35- Thuế thu nhập doanh nghiệp    
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu 
nhập    
chịu thuế năm hiện hành   
* Hoạt động kinh doanh bất động sản            1.358.194.267   
* Hoạt động thi công xây lắp và khác              396.911.672                15.279.254  
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của 
các   
năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện    
hành năm nay   
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 
hành   

Cộng           1.755.105.939                15.279.254  

36- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Kỳ này Kỳ trước 

(Mã số 52) 
Từ 1/1/2010 - 

31/3/2010 Từ 1/1/2009 - 31/3/2009 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát 
sinh   
từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế   
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát 
sinh   
từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại   
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
phát sinh   
từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ   
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
phát    
sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa 
sử dụng   
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
phát sinh   
từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải 
trả   
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại   

Cộng   

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
   
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 
các khoản  
tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử 
dụng   

 Kỳ này Kỳ trước 
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ 
liên quan  Từ 1/1/2010 - 31/3/2010 

Từ 1/1/2009 - 
31/3/2009 

trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài 
chính:   
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:   



- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:   
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh 
doanh   
khác trong kỳ báo cáo   
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;   
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán 
bằng    
tiền và các khoản tương đương tiền;   
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có 
trong    
công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua 
hoặc   
thanh lý;   
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài 
sản)   
và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản 
tương    
đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh    
khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.   

VIII- Những thông tin khác   

1. Thông tin các bên liên quan    

1.1 Đầu tư vào Công ty con:   
  - Công ty Cổ phần Indeco tổng vốn  tư là 300.000.000.000 đ, trong đó Công ty đầu tư với số 
vốn  
153.000.000.000 đ, chiếm tỷ lệ 51%, số vốn thực góp tại ngày 31/3/2010 là : 6.188.799.250  
đồng. 

   
  - Công ty TNHH XD và Du lịch Mạnh đạt , tổng số vốn 80.000.000.000 đ, trong đó Công ty 
đầu  

tư  với số vốn 50.000.000.000 đ , chiếm tỷ lệ 62,5% , số vốn thực góp tại ngày 31/3/2010 là  
20.580.392.909 đồng . 
   

1.2 Đầu tư vào Công ty liên kết:   
- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông , tổng vốn đầu tư 5.000.000.000 đ, trong đó Công ty 
đầu tư  

với số vốn 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49% . Tại ngày 31/3/2010 Công ty đã góp đủ . 

   
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh bắc , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 
đồng,  
trong đó Công ty góp vốn 3.430.000.000 , chiếm tỷ lệ 49% , số vốn thực góp tại ngày 
31/3/2010 là  

1.536.364.950 đồng .    

   
- Công ty Cổ phần Vàm Cỏ Tây, tổng vốn đầu tư 5.000.000.000 đồng, trong đó công ty đầu 
tư  

2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49%, thực góp đến 31/3/2010 là 1.723.307.905 đồng .  

   

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình dương, tổng vốn đầu tư 12.000.000.000 



đồng  

trong đó Công ty góp vốn 2.400.000.000, chiếm tỷ lệ 20%, tại ngày 31/3/2010 Công ty đã 
góp đủ .  

   
- Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Trí Việt , tổng số vốn đầu tư 1.000.000.000 đồng, 
trong đó 
Công ty đầu tư với số vốn 300.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 20%, tại ngày 31/3/2010 Công ty 
đã góp là  
150.000.000 đồng.  
   

2. Giao dịch với các bên liên quan    

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông    

        Mua hàng hóa, dịch vụ            117.864.192  

        Bán hàng hóa, dịch vụ        3.586.261.300  

        Cổ tức được chia          367.500.000  
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 
Kinh Bắc   

         Mua hàng hóa và dịch vụ         1.136.512.391  

         Bán hàng hóa, dịch vụ             67.436.600  
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình 
Dương    

        Mua hàng hóa, dịch vụ       11.973.969.880  

        Bán hàng hóa, dịch vụ           272.705.052  

        Cổ tức được chia           360.000.000  

- Công ty Cổ phần Thiết Kế và Xây dựng Trí Việt    

        Bán hàng hóa, dịch vụ 
  

           27.000.000 
 
  

 


